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Bệnh nứt xương sống (spina bifida occulta*) trong con 

cái của những người sống ở các vùng bị ô nhiễm chất 

diệt cỏ trong thời gian chiến tranh  

Trần Mạnh Hùng

iới thiệu 

Bệnh nứt xương sống là một trong ba dạng 

hay gặp nhất trong các khiếm khuyết của ống 

dây thần kinh (neural tube defects: NTD)1, mọi 

trẻ với khiếm khuyết nghiêm trọng (ví dụ quái 

thai thiếu một phần hoặc hoàn toàn xương sọ 

(acranius monster) đều chết ngay khi sinh ra. 

Các cơ chế tiềm tàng có thể nhấn mạnh vào một 

mối liên quan của người cha (thuộc về bên nội) 

đối với bệnh nứt xương sống ở trẻ sơ sinh như 

sau: từ sự tiếp xúc của người cha (chất gây đột 

biến), sức khoẻ của người mẹ và cơ hội hoặc sự 

kết hợp chưa được chứng minh (biểu đồ 1)2. 

Sự ô nhiễm môi trường là một vấn đề nghiêm 

trọng và đã được nghiên cứu bởi rất nhiều các 

nhà khoa học. Các kết quả của nhiều nghiên cứu 

đã chỉ ra rằng các khiếm khuyết của ống thần 

kinh có thể bị gây ra bởi nhiều yếu tố như sau: 

các kim loại nặng (Sever, 1995)3, stress trong xã 

hội, axÝt folic (Czeizel và Dudas, 1992; Berry và 

các cộng sự, 1994)4, sử dụng đa vitamin 

(multivitamin) (Wasserman và các cộng sự, 

1998)5 và các hợp chất thơm đặc biệt đa clo hoá 

POPs (persistent organic pollutants: các chất « 

nhiễm hữu cơ bền vững) (Erickson, 1994; CDC 

Nghiên cứu kinh nghiệm Việt Nam, 1988)6. Các 

yếu tố này gây các khiếm khuyết ống thần kinh 

của quái thai thiếu một phần hoặc hoàn toàn 

xương sọ (acranius monster) tại một tỷ lệ 1/1000 

ở Mỹ. Một nghiên cứu khác (úc, IOM) về bệnh 

nứt xương sống đã chỉ ra rằng dạng khiếm 

khuyết này có thể liên quan tới dioxin (2,3,7,8-

tetrachloro dibenzo-p-dioxin), là chất đã được sử 

dụng bởi  quân đội Mỹ trong cuộc chiến  tại Việt  

 

 

 

Nam (Chiến dịch Ranch Hand 1961-1971). Vào 

năm 1998 bệnh nứt xương cột sống đã được xem 

như một chứng cớ đề xuất về mối liên hệ giữa sự 

tiếp xúc với các chất diệt cỏ và hậu quả về mặt 

sức khoẻ (IOM, Các cựu chiến binh và chất độc 

màu da cam).7 

Trong thực tế, không có nhiều nghiên cứu 

liên quan tới bệnh nứt xương cột sống trong các 

trẻ em trưởng thành. Hầu hết bệnh nứt xương 

sống được phát hiện ra bằng cách chụp X-quang 

đốt sống thắt lưng. Chúng tôi đã tiến hành 

nghiên cứu nhóm có tính chất hồi tưởng về quá 

khứ đối với những người sống trong các vùng đã 

bị phun thuốc diệt cỏ trong thời gian chiến tranh 

ở miền Nam Việt Nam (1961-1971). Nghiên cứu 

này đã được thực hiện bằng cách chụp X-quang 

đốt xương sống thắt lưng của trẻ em trưởng thành 

và cha mẹ chúng đối với 64 gia đình sống trong 

các vùng bị phun thuốc diệt cỏ và 47 gia đình 

sống trong các vùng không bị phun (nhóm đối 

chứng: control group). 

Phương pháp và vật liệu 

Nghiên cứu nhóm có tính chất hồi tưởng quá 

khứ (retrospective cohort study) đối với các trẻ 

em lớn hơn 16 tuổi của 64 gia đình có cha mẹ 

sống giữa năm 1961-71 trong một vùng bị rải 

chất độc hoá học ở tỉnh Quảng Trị (miền Nam 

Việt Nam) được so sánh với một nhóm đối chứng 

gồm các trẻ em của 47 gia đình sống trong các 

vùng không bị rải của miền Bắc, tỉnh Hà Tĩnh 

trong cùng năm 1961-71. 

Các phép chụp X-quang được tiến hành đối 

với tất cả trẻ em trên 16 tuổi và cha mẹ của 

chúng để đánh giá tình trạng rủi ro môi trường 

cũng như di truyền. 

Thực hiện  

1. Chọn đối tượng nghiên cứu gồm 2 nhóm: 

  G 

* Spina bifida occulta: là một khiếm khuyết xương 

trong cột sống, gây ra một sự nứt trong cột sống 
đó. Sự nứt được che phủ bởi da 
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 Nhóm bị tiếp xúc: 64 gia đình sống trong 

các vùng bị ô nhiễm thuốc diệt cỏ trong thời gian 

chiến tranh (tỉnh Quảng Trị của miền Nam Việt 

Nam). 

 Nhóm không bị tiếp xúc: 47 gia đình sống 

trong các vùng không bị rải trong thời gian chiến 

tranh (tỉnh Hà Tĩnh của miền Bắc Việt Nam). 

2. Chụp ảnh (X-quang) đốt sống phần thắt 

lưng (lumbar vertebra) từ thắt lưng đến các 

xương cụt ở mông (sacral coccyges) theo các 

chiều thẳng và xiên cho các đối tượng nghiên 

cứu bao gồm các trẻ trưởng thành (trên 16 tuổi) 

và các cha mẹ chúng. 

Các kết quả nghiên cứu 

Bảng 1: Kết quả mô tả bệnh nứt xương sống (SB) đối với các trẻ em của hai nhóm nghiên cứu

TT Các tiêu chuẩn Bị tiếp xúc 
Không bị tiếp 

xúc 

1 Số gia đình được chụp X quang 64 47 

2 Tổng số trẻ em (con) của các gia đình 292 232 

3 Số trẻ em được chụp X quang (trên 16 tuổi) 156 104 

4 Số trẻ em mắc bệnh nứt xương sống 74 29 

5 Tổng số lần mang thai của các gia đình được chụp X quang 334 252 

6 Tỷ lệ số trẻ mắc SB trên số trẻ được chụp X-quang (%) 47.44 27.88 

RR=1.7; 95% CI. (1.2<RR<2.42); p=0.001; 2=9.9 

7 Tỷ lệ số trẻ mắc SB trên tổng số trẻ (%) 25.34 12.5 

RR=2.03; 95% CI. (1.37<RR<3.00); p=0.0002; 2=13.4 

8 Tỷ lệ trẻ mắc SB trên tổng số lần mang thai (%) 22.16 11.51 

RR=1.93; 95% CI. (1.29<RR<2.86); p=0.0008; 2=11.22 

 

Tóm tắt các kết quả tìm được từ bảng 1, 

chúng tôi đã tìm được một sự khác nhau đáng kể 

về mặt thống kê giữa các tỷ lệ của bệnh nứt 

xương sống đối với các nhóm bị tiếp xúc 

(exposed) và không bị tiếp xúc (unexposed) 

thông qua một số so sánh như sau: 

 Tỷ lệ của số trẻ em mắc bệnh nứt xương 

sống (SB) trên số trẻ em được chụp X-quang là 

47,44% đối với nhóm bị tiếp xúc và 27,88% đối 

với nhóm không bị tiếp xúc (với p=0,001). 

 Tỷ lệ số trẻ em mắc bệnh SB trên tổng số 

trẻ em là 25,34% đối với nhóm bị tiếp xúc và 

12,5% đối với nhóm không bị tiếp xúc (với 

p=0,0002). 

 Tỷ lệ số trẻ em mắc bệnh SB trên tổng số 

lần mang thai là 22,16% đối với nhóm bị tiếp 

xúc và 11,51% đối với nhóm không bị tiếp xúc 

(với p=0,0008). 
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Bảng 2: Kết quả mô tả hai nhóm với người cha không mắc bệnh SB 

TT Các tiêu chuẩn Cha không mắc SB 

Mẹ mắc SB Mẹ không mắc SB 

1 Số gia đình được nghiên cứu 12 67 

2 Số trẻ sống được (alive) 49 309 

3 Số trẻ trưởng thành được chụp X-quang  25 158 

4 Số trẻ mắc bệnh nứt xương sống 10 46 

5 Tỷ lệ số trẻ mắc SB trên số trẻ sống được 20% 14,8% 

RR=1,37; (0,74<RR<2,53); P=0,3.; 2  =0,97 

6 Tỷ lệ số trẻ mắc SB trên số trẻ được chụp X-quang 40% 29% 

RR=1,37; (0,80<RR<2,35); P=0,27; 2  =1,2 

 

ở bảng 2, trong 79 gia đình được nghiên cứu 

(với các người cha không bị mắc bệnh SB) có 12 

gia đình có người mẹ mắc bệnh SB và 67 gia 

đình có người mẹ không mắc bệnh SB. Các số 

liệu thống kê chỉ ra rằng đối với các gia đình có 

người mẹ mắc bệnh SB, trong 25 trẻ em được 

chụp X-quang có 10 trẻ em mắc bệnh SB. Đối 

với các gia đình có người mẹ không mắc bệnh 

SB, trong số 158 trẻ em được chụp X-quang có 

46 trẻ em bị mắc bệnh SB. 

Tỷ lệ số trẻ em mắc SB trên số trẻ em sống 

được (alive) của hai nhóm là 20% và 14,8% (với 

p=0,27). 

Từ các kết quả tìm được ở bảng 2, chúng tôi 

đã không tìm thấy một sự khác nhau đáng kể về 

mặt thống kê giữa hai nhóm (nhóm 1 với các 

người mẹ bị mắc bệnh SB và nhóm 2 với các 

người mẹ không bị mắc bệnh SB) về mặt các tỷ 

lệ trẻ em (con cái) mắc bệnh SB. 

Bảng 3: Kết quả mô tả của hai nhóm với người mẹ không mắc bệnh SB 

TT Các tiêu chuẩn 
Mẹ không mắc SB 

Cha mắc SB Cha không mắc SB 

1 Số gia đình được nghiên cứu 25 67 

2 Số trẻ còn sống được (alive) 124 309 

3 Số trẻ được chụp X-quang 60 158 

4 Số trẻ mắc bệnh SB 33 46 

5 Tỷ lệ số trẻ mắc SB trên số trẻ còn sống được 26,6 14,8 

RR=1,79; (1,20<RR<2,66); P=0,004.; 2  = 8,14 

6 Tỷ lệ số trẻ mắc SB trên số trẻ được chụp X-quang 55% 29% 

RR=1,89; (1,35<RR<2,64); P=0,0003; 2  =12,55 

 

Từ bảng 3, cả hai nhóm được nghiên cứu có 

92 gia đình (với các người mẹ không mắc bệnh 

SB). Trong 25 gia đình có người cha mắc bệnh 

SB, có 33 trẻ em (con cái) mắc bệnh SB. Đối với 

các gia đình có người cha không mắc bệnh SB 

(67 gia đình), trong 158 trẻ em (con cái) được 

chụp X-quang có 46 trẻ em mắc bệnh SB. 

Tỷ lệ số trẻ em mắc bệnh SB trên số trẻ em 

còn sống được trong nhóm có các người cha mắc 

bệnh  SB  là  cao hơn so với tỷ lệ này trong nhóm  
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có các người cha không mắc bệnh SB (26,6% và 

14,8%, tương ứng với p=0,004). 

Tuy nhiên, khi so sánh số trẻ em mắc bện SB 

với số trẻ em được chụp X-quang (để tính tỷ lệ 

%), thì các giá trị đối với hai nhóm xem xét là 

55% và 29% (với p=0,0003 (xem trong bảng). 

Từ các số liệu thống kê trong bảng 3, chúng tôi 

đã tìm thấy một sự khác nhau thống kê về mặt tỷ 

lệ trẻ em mắc bệnh SB giữa hai nhóm (là nhóm 

có người cha mắc bệnh SB và nhóm có người cha 

không mắc bệnh này). 

Bảng 4: Kết quả mô tả của hai nhóm bị tiếp xúc và không bị tiếp xúc với các cha mẹ không bị 

mắc SB 

TT Các tiêu chuẩn Cha mẹ không mắc SB 

Bị tiếp xúc Không bị tiếp xúc 

1 Số gia đình được nghiên cứu 36 33 

2 Tổng số lần mang thai của các gia đình trên   185 179 

3 Số trẻ mắc SB 34 17 

4 Tỷ lệ số trẻ mắc SB trên tổng số lần mang thai (%) 18.38 9.5 

RR = 1,94; 95% CI (1,12<RR<3,34);  p  = 0,01; 2  = 5,94 

 

Kết quả thống kê của bảng 4 đối với 36 gia 

đình bị tiếp xúc và 33 gia đình không bị tiếp xúc 

(với cả cha và mẹ của gia đình đều không mắc 

bệnh SB) đã chỉ ra rằng lại một lần nữa tỷ lệ của 

số trẻ em mắc bệnh SB trên tổng số lần mang 

thai trong nhóm bị tiếp xúc là hai lần cao hơn tỷ 

lệ này trong nhóm không bị tiếp xúc (18,38% và 

9,5% một cách tương ứng, với p=0,01). 

Thảo luận 

Tỷ lệ của bệnh nứt xương sống (SB) trong 

nhóm trẻ em bị tiếp xúc, là nhóm có cha mẹ sống 

trong các vùng bị phun thuốc diệt cỏ trong thời 

gian chiến tranh là xấp xỉ 2 lần cao hơn  tỷ lệ SB 

trong nhóm không bị tiếp xúc. Nghiên cứu này 

đã vén mở mối quan hệ có thể giữa các thuốc 

diệt cỏ bị tiếp xúc và tần suất nhiễm bệnh nứt 

xương sống ở các trẻ em trưởng thành của các 

gia đình sống trong vùng bị phun. Chúng tôi 

không phủ nhận rằng các lý do khác có thể gây 

ra bệnh nứt xương sống, nhưng nghiên cứu này 

đã chỉ ra rằng chất độc da cam/dioxin có thể là 

nguyên nhân chính đối với sự tăng trong tỷ lệ 

bệnh nứt xương sống ở trẻ em. Yếu tố di truyền 

từ người cha đối với bệnh nứt xương sống cũng 

đã được tìm thấy trong nghiên cứu này tuy nhiên 

yếu tố di truyền từ người mẹ chưa được tìm thấy. 
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